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TOM TAT

Nghién ctru nay dwec thwe hién nham xac dinh phwong phap thich hop trong viéc phan tach Iép
té bao cumulus cua trirng dé théng qua viéc siv dung enzym hyaluronidaza. Trirng dé dwoc nudi
thanh thuc trong méi trwong TCM-199 da bé sung 0,25 mM natri pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine
serum (FBS), 0,05 pg/m follicle stimulating hormone (FSH), 05 pg/ml luteinizing hormone, 01 pg/ml
estradiol, 39°C, 5% CO,, khi bdo hoa hoi nwéc trong 32 gio. Sau do, trivng thanh thuc dwoc chuyén
sang méi trweng TCM-199Hepes véi cac diéu kién khac nhau vé a) Néng dé enzym hyaluronidaza (0,2
mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml; 1,5 mg/ml); b) Nhiét dé méi trwéng (32°C, 37°C, 40°C); c) Thei gian xiv ly
(30 giay, 60 giay, 90 giay, 120 giay, 180 giay). Hiéu qua tach hoan toan I&p té bao cumulus bang cach
két hop str dung enzym hyaluronidaza va tach co hoc trong cac khoang thi gian 120 giay, 180 giay la
thich hop (85,25% va 86,79%), két qua nay cao hon ré rét (P<0,05) so vé&i tach trong khoang thi gian
90 giay (43,14%). Két luan, viéc phan tach té bao cumulus cta trirng dé dwoc thye hién tét nhat khi st
dung enzym hyaluronidaza (1,0 mg/ml ; 37°C, 120 - 180 giay) két hop phwong phap tach co hoc (hit
Ién xudng bang pipet thay tinh c6 dwéng kinh trong 1a 130 - 150 um).

Tir khéa: Enzym hyaluronidaza, té bao cumulus, trirng dé.

SUMMARY

This study was performed to determine a convenient method for removing the cumulus cells
of caprine oocytes by using hyaluronidase enzyme. Caprine oocytes were matured in TCM-199
supplemented with 0.25 mM sodium pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine serum (FBS), 0.05 pg/m follicle
stimulating hormone (FSH), 05 pg/ml luteinizing hormone, 01 pg/ml estradiol, 39°C, 5% CO; in
humidified air for 32 hours. Subsequently, matured oocytes were transferred into TCM-199Hepes of
differing conditions: a/ Hyaluronidase concentration (0.2; 0.5; 1.0 and 1.5 mg/ml); b/ Temperature of
medium (32, 37 and 40°C); ¢/ Treatment time (30, 60, 90, 120 and 180 seconds). The efficiency of
removing cumulus cells using hyaluronidase enzyme and pipeting for 120 seconds, 18 seconds
were found convenient methods (85.25% and 86.79% respectively). These results were significantly
higher (P<0.05) than those obtained when pipetting was carried out for 90 seconds (43.14%). In
conclusion, the best conditions for removing the cumulus cells of matured caprine oocytes to be
involved the use of hyaluronidase enzyme (1.0 mg/ml; 37°C, 120 - 180 seconds) combined
mechanically (by pipeting using glass capillary with 130 - 150 pm inner diameter).

Key words: Caprine oocyte, cumulus cell, hyaluronidase enzyme.
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Phan tach té bao cumulus clia trirng dé bang st dung enzym hyaluronidaza

1. DAT VAN DE

Cong nghé sinh hoc sinh san dang ting
budc thdm nhéap va phat huy vai tro trong
cac nghién ctu va tng dung tai Viét Nam.
Trong 5 nim gan day, chuong trinh Céng
nghé sinh hoc do B6 Nong nghiép va Phat
trién nong thon chu tri da xay dung mot s6
dé tai theo huéng nhan giéng vat nudi bang
cac k§ thuat cao nhu thu tinh 6ng nghiém,
hut triing v6i su trg gitip cia may siéu am
(kg thuat OPU), déng lanh tinh trung va
tring... trén do6i tugng vat nudi 1a con bo.

Trén d6i tuong con dé, hadu nhu chua c6
dé tai nghién ctu nao duge trién khai theo
huéng cong nghé tao phoi trong 6ng nghiém
bing phuong phap tiém tinh triing vao bao
tuong cua tring (Intracytoplasmic Sperm
Injection), hodic tao phéi nhan ban, chuyén
gen... mic du, theo mot s6 nha khoa hoc, con
dé c6 tiém ning rat 16n dé c6 thé thuc hién cac
k§ thuat néi trén (Amoah va cs., 1997; Galli va
cs., 2001; Baldassarre va cs., 2002; Guo va cs.,
2002; Chaves va cs., 2008; Garcia-Rosello va
cs., 2009; Momena va cs., 2011). D& c6 thé bét
dau thuc hién duge cac ky thuat viia dé cap,
can phai c6 ngudn tring dé cé chat lugng tot
va dudc nudl thanh thuc in vitro (Guo va cs.,
2002). Sau d6, cac tring nay dugc tach sach
16p t&€ bao cumulus xung quanh bing cach st
dung enzym hyaluronidaza (Lan va cs.,
2006; Garcia-Rosello, 2009).

Nhim buée ddu x4y dung cac ky thuat
nén cua viéc tao phoi bing phuong phap vi
tiém tinh tring vao bao tuong cua tring
cing nhu cdong nghé tao phdéi nhan ban,
nghién ciu nay tap trung xem xét anh
hudng ctia enzym hyaluronidaza dén kha
ning phan tach 16p t€ bao cumulus § cac
diéu kién khac nhau (nong d6 enzym su
dung, nhiét d6 méi trudng G enzym va tring,
thoi gian xi ly) va xac dinh phuong phap
thich hop trong viéc phan tach 16p t& bao
cumulus cta tring dé thong qua viéc su
dung enzym hyaluronidase.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

Hoéa chat va cac moi trudng st dung
trong nghién c@tu nay déu dudc cung cap boi
Hang Sigma-Aldrich Chemicals (M3). Cac
moéi truong st dung déu dudc loc qua mang
loc v6 trung Millipore (Ireland) c6 kich thuée
150,22 pm.

2.1. Thu va bao quan buoéng trimg dé Co

Buédng trting dude thu ngay khi con vat
bi chét, ria sach 3 - 5 lan bang dung dich
nudc mudi sinh 1y 37°C. Sau dé, chiing dudc
bao quan va van chuyén vé phong thi
nghiém trong moi trudng phosphate buffered
saline (PBS) 37°C.

Mai truong PBS c6 thanh phan nhu sau
(dung pha 01 lit): NaCl 8g, KCI 0,2 g, natri
pyruvat 0,036 g, Na,HPO, 1,15 g, KH,PO, 0,2 g,
Glucose 01 g, MgCl,.6H,O 0,1 g, CaCl,.2H,0
0,1 g, penicilin 100.000 don vi, streptomycin
0,05 g, bovine serum albumin 04 g.

2.2. Thu triing bang phuong phap hut
truc ti€p

Budng trting vé dén phong thi nghiém
duge rta lai 04 1an bang méi truéng PBS &
37°C. Dung bom tiém loai 5 ml choc hit truc
ti€p cac nang trén bé mat budng tring. Phan
hit ra gom dich nang, tring va cac loai té
bao khac duge chuyén vao dia NUNC (dudng
kinh 35 mm) c6 chtia m6i truéng TCM-199
Hepes da bd sung 5% fetal bovine serum
(FBS) va khang sinh penicilin (100.000 don
vi/lit), streptomycin (0,05 g/lit).

Dia NUNC néi trén duge dat lén kinh
hién vi Nikon SMZ1000 (c6 ban &m 37°C) va
soi tim tring & d6 phéng dai 20 - 80 lan.
Tring tim thiy sé dudc chuyén sang dia
NUNC khéc c6 chtta moi truésng TCM-199
Hepes. Toan b6 qua trinh thao tac trén duge
thuc hién trong ta huit vé trung Labconco.

2.3. Nuoi thanh thuc tring in vitro

Phuong phap nuéi thanh thuc tring
trong nghién ctu nay dua vao phuong phap
cua Izquierdo va cs. (2002) ¢ cai tién.
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Tring sau khi dugc rda qua 04 dia
NUNC c6 chita m6i truong TCM-199 Hepes,
ching dudc chuyén vao giot nudi (501) cb
chia méi truong TCM-199 da bé sung 0,25
mM natri pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine
serum (FBS), 0,05 g/m follicle stimulating
(FSH), 05 g/ml luteinizing
hormone, 01 g/ml estradiol.

hormone

Cac giot nudi triing noi trén duge phu
dau khoang (Sigma - M8410) va c4n bang
trong tt nudi c6 diéu chinh 39°C, 5% CO,, khi
bao hoa hoi nuée trude khi dung ti 1 - 2 gid.

Thoi gian nudi tring trong diéu kién tu
nudi nhu trén kéo dai 32 gis. Sau do, tring
duge 14y ra khoi méi trudng nudi va chuyén
vao méi truong TCM-199Hepes dé tién hanh
cac thao tac tach t& bao cumulus tiép theo.

2.4. St dung enzym hyaluronidaza dé
phan tach 16p t& bao cumulus

Triing sau nudi thanh thuc 32 gig,
chuyén sang méi trusng TCM199-Hepes véi
cac diéu kién khac nhau vé:

* Nong dé enzym hyaluronidaza:

Tring dé sau nu6i thanh thuc dugc
chuyén vao méi trusng TCM199-Hepes da b
sung enzym hyaluronidaza véi cAc nong do
khac nhau (0,2 mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml;
1,5 mg/ml), sau thoi gian 10 phut, quan sat
su phan rd ctua cac 16p t& bao cumulus bao
quanh tring trén kinh hién vi soi néi Nikon
SMZ1000.

* Nhiét dé moi truong:

Tring dé sau nuéi thanh thuc dugc
chuyén vao moéi trusng TCM-199 - Hepes ¢
néng d6 enzym hyaluronidaza 1a 0,5 mg/ml
va 1 mg/ml, mdi nong d6 sé dudc khao sat
tuong tng véi 03 méc nhiét do6 (32°C, 37°C,
40°C).

Nhiét d6 méi truong dugc diéu chinh
chinh xac bang cach dat dia NUNC chta
tring va moéi truong lén trén ban 4m
Minitub (Ptc), day nép kin. Thsi gian luu
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tring trong moi truéng TCM-199-Hepes cb
b6 sung enzym hyaluronidase 14 05 phut.

* Thoi gian xi ly: 30 giay, 60 gidy, 90
gidy, 120 giay, 180 giay.

bat tring da nudi thanh thuc vao moi
truong TCM-199 Hepes c6 bd sung enzym
hyaluronidaza trong cac khoang thoi gian
rit ngin (30 gidy, 60 gidy, 90 gidy, 120 giy,
180 giay), nhiét do 37°C, két hop dung pipet
thuy tinh c6 dudng kinh trong la 130 - 150
pm dé tach sach 16p t&€ bao cumulus bao
quanh.

* Mute do tdc dong cua enzym hyaluronidaza
duge danh gia bing s6 16p t&€ bao cumulus
con lai bao quanh tring.

2.5. X1t 1y s6 liéu

S6 liéu duge xt ly biang phan mém
Microsoft Excel.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng cta néng dé enzym
hyaluronidaza

Enzym hyaluronidaza c6 tac dung phan
giai moi lién két gitia cac t& bao cumulus bao
quanh tring, enzym nay c6 méit trong thé
dinh cta tinh trang va phat huy tac dung
cung v61 hai enzym khac la zona lizin va
muraminidaza khi x4y ra qua trinh thu tinh.

Enzym hyaluronidaza dugc st dung
trong cac nghién ciu duéi day cé ngudn goc
tir tinh hoan cta bo (Type I-S), 1a sdn phdm
thuong mai héa cua Sigma-Aldrich ma nhiéu
phong thi nghiém st dung trong qui trinh
phan tach 16p t& bao cumulus (Izquierdo va
cs., 2002; Lan va cs., 2006; Garcia-Rosell6 va
cs., 2009; Momena va cs., 2011).

Mtic dd tac dong giy phan ra 16p té& bao
cumulus cia enzym hyaluronidaza trong thi
nghiém ctia nghién ctu nay dudc trinh bay 6
bang 1.
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Bang 1. Mic d6 phan ra cua 16p t&€ bao cumulus trong TCM199-Hepes
c6 nong do enzym hyaluronidaza khac nhau

Murc dd phan ra cta Iép té bao cumulus trong TCM199-Hepes

L6 thi nghiém S tring ¢6 ndng dd enzym hyaluronidaza (mg/ml) twong (rng

") 0.2 05 10 15
1 25 + ++ ++ +++
2 37 - + ++ ++
3 42 - + ++
4 38 + ++ +++ +++
5 51 - ++ ++
6 20 - ++ ++

Téng sb 213

Ghi chii: (+) : con 70-90% lop 1é bao cumulus; (++): con 30-70% Iop 1é bao cumulus; (+++): con 10-30% Iop
té bao cumulus; (-): cac lop té bao cumulus hau nhw khong thay doéi

Bang 2. Mic dd phan ra ctia 16p t€ bao cumulus trong TCM-199 Hepes
c6 b6 sung enzym hyaluronidaza tai cac nhiét do khac nhau

Mtrc d6 phan ra cla Iép t& bao cumulus trong TCM199-Hepes

Nong dé hyaluronidaza S6 tring c6 bd sung enzym hyaluronidaza tai cac nhiét d6 twong rng
(mg/m) ") 32°C 37°C 40°C
0,5 82 ++ +++
1,0 78 +++ +++

Két qud 6 bang 1 cho thdy, enzym
hyaluronidaza bit dau phat huy hoat tinh
phan giai lién két giiia cac té bao cumulus
bao quanh trting ¢ néng d6 bat dau tit 0,5
mg/ml. Néng d6 enzym hyaluronidaza 1a 1,0
mg/ml cho két qua rd rét. Diéu nay phu hgp
véi két qua ma Garcia va cs. (2009) thu nhan
khi tach t& bao cumulus trong cac thi nghiém
tiém tinh triing vao bao tuong cua triing.

Tuy nhién, théi gian 10 phit luu triing
ngoai ti nudi la khoéng cé 1gi cho su phat
trién cua tring vé sau, do vay, nghién ctu
nay tim cach nang nhiét do méi trucng lén
(trong thi nghiém 02 duéi day) dé tao diéu
kién cho enzym hyaluronidaza phat huy tac
dung nhanh hon.

3.2. Anh huéng ctia nhiét do méi trudng

Nhiét d6 méi trudng c6 anh hudéng dén
hoat tinh ctia enzym. Trong trudng hdp st
dung hyaluronidaza, 03 méc nhiét d6 khac
nhau da dudc chon va enzym hyaluronidaza
phat huy tac dung tucng do6i tot (tucng ting
v6i dau ++) khi nhiét d6 moi trudng ting dan
tir 32°C dén 40°C (Bang 2).

Trong dai nhiét do trén, 37°C 1a nhiét do
dugc quan tdm hon vi day la nhiét dé binh
thuong cta co thé, tic dong clia enzym
hyaluronidaza thay rd nhat véi néong dd 1,0
mg/ml. Hon niia, thoi gian luu tring trong
moi truong TCM-199 Hepes da giam (ti 10
phiit xudng con 05 phit). Diéu nay cé anh
hudng duong tinh dén stic séng ctua tring
dung cho cac muc dich khéc vé sau.

Két qua ctia nghién cttu nay phu hgp véi
két luan cua Lan va cs. (2006) khi thuc hién
viéc phan tach t&€ bao cumulus dé thuc hién
viéc tao phoi dé nhan ban.

3.3. Anh hudng cta thdi gian xi 1y véi

enzym hyaluronidase

Enzym hyaluronidaza da dugc st dung
6 nong d6 1,0 mg/ml va 37°C. Tuy nhién, thoi
gian luu mau 05 phidt ngoai ti nudi, can
duge rat ngan hon nita bang cach thuc hién
viéc phan tach t€ bao cumulus trong méi
truong c6 chiia enzym hyaluronidaza déng
thoi v6i viéc dung pipet thuy tinh nhu mot
bién phap can thiép co hoc hd trg (Bang 3).
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Bang 3. Hiéu qua tach hoan toan 16p t& bao cumulus bang cach két hgp st dung
enzym hyaluronidaza va tach co hoc trong cac khoang thgi gian khac nhau

Kha n&ng tach hoan toan I&p té bao cumulus bang cach két hop st dung enzym

Lo 86 tring hyaluronidaza va tach co hoc trong cac khoang thoi gian khac nhau (%)
thi nghiém (n)
30 giay 60 giay 90 giay 120 giay 180 giay
1 120 0/08 4/23 10/26 30/36 24/27
2 106 0/09 3/21 12/25 22/25 22/26
R R (0) (15,91)° (43,14)° (85,25)° (86,79)°
Tong cdng
226 0/17 7144 22/51 52/61 46/53

Cộc chitđ°: Sai khdc thộng ké rd rét (P<0,01)

S6 liéu bang 3 cho thay khodng thoi gian
thich hgp dé phuong phap néi trén phat huy
tac dung tach sach 16p t& bao cumulus cua
phan 16n cac tring 1a ti 120 gidy dén 180
gidy. Nhu vay, qua trinh tach 16p té& bao
cumulus di duge gidm dang ké (tit 05 phit
xuéng con 2-3 phut), diéu nay c6 anh hudng
tot dén stic sdng cua tring vé sau.

Tuy nhién, trong phuong phap tach két
hop nay, tay nghé cia ngudi thao tac rat anh
huéng dén chat lugng cua tring. Viéc hit
tring 1én xuéng bang pipet thuy tinh phai
dugc tién hanh hét siic nhe nhang, lam ting
tring mot va luén quan sat qua trinh nay
trén kinh hién vi soi néi.

Két qua tach té bao cumulus dude thuc
hién trong nghién c@tu nay phu hop véi két
qua ctia nhiéu tac gia trén thé gidi khi thuc
hién trén triing cac giéng dé khac nhau cho
muc dich tao phoi thu tinh éng nghiém, vi
tiém tinh trung vao bao tudng cua triing
(ICSI), tao phdi nhan ban hoic chuyén gen
(Martino va cs., 1995; Izquierdo va cs., 2002;
Lan va cs., 2006; Garcia-Rosellé va cs., 2009;
Momena va cs., 2011).

4. KET LUAN

Nghién ctu dd xiy dung thanh cong
phuong phap tach hoan toan 16p té& bao
cumulus cta tring dé sau nudi thanh thuc
bing viéc st dung enzym hyaluronidaza (1,0
mg/ml; 37°C, 120-180 gidy) két hgp phuong
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phap tach co hoc (hit 1én xudng bang pipet
thuy tinh c6 duong kinh trong 1a 130-150 m).
L&i cam on

Nghién ctiu nay duge thuc hién véi sy hod
trg kinh phi tit 02 dé tai cap Truong Dai hoc
Néng nghiép Ha No6i (ma s6 T2010-12-27 va
TTRIG2009-12-54). Nhém tac gia xin chan
thanh cam on vi su gitp d6 néi trén.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định phương pháp thích hợp trong việc phân tách lớp tế bào cumulus của trứng dê thông qua việc sử dụng enzym hyaluronidaza. Trứng dê được nuôi thành thục trong môi trường TCM-199 đã bổ sung 0,25 mM natri pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine serum (FBS), 0,05 μg/m follicle stimulating hormone (FSH), 05 μg/ml luteinizing hormone, 01 μg/ml estradiol, 390C, 5% CO2, khí bão hòa hơi nước trong 32 giờ. Sau đó, trứng thành thục được chuyển sang môi trường TCM-199Hepes với các điều kiện khác nhau về a) Nồng độ enzym hyaluronidaza (0,2 mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml; 1,5 mg/ml); b) Nhiệt độ môi trường (32oC, 37oC, 40oC); c) Thời gian xử lý (30 giây, 60 giây, 90 giây, 120 giây, 180 giây). Hiệu quả tách hoàn toàn lớp tế bào cumulus bằng cách kết hợp sử dụng enzym hyaluronidaza và tách cơ học trong các khoảng thời gian 120 giây, 180 giây là thích hợp (85,25% và 86,79%), kết quả này cao hơn rõ rệt (P<0,05) so với tách trong khoảng thời gian 90 giây (43,14%). Kết luận, việc phân tách tế bào cumulus của trứng dê được thực hiện tốt nhất khi sử dụng enzym hyaluronidaza (1,0 mg/ml ; 370C, 120 - 180 giây) kết hợp phương pháp tách cơ học (hút lên xuống bằng pipet thủy tinh có đường kính trong là 130 - 150 μm).


Từ khóa: Enzym hyaluronidaza, tế bào cumulus, trứng dê. 


SUMMARY



This study was performed to determine a convenient method for removing the cumulus cells of caprine oocytes by using hyaluronidase enzyme. Caprine oocytes were matured in TCM-199 supplemented with 0.25 mM sodium pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine serum (FBS), 0.05 μg/m follicle stimulating hormone (FSH), 05 μg/ml luteinizing hormone, 01 μg/ml estradiol, 390C, 5% CO2 in humidified air for 32 hours. Subsequently, matured oocytes were transferred into TCM-199Hepes of differing conditions: a/ Hyaluronidase concentration (0.2; 0.5; 1.0 and 1.5 mg/ml); b/ Temperature of medium (32, 37 and 40oC); c/ Treatment time (30, 60, 90, 120 and 180 seconds). The efficiency of removing cumulus cells using hyaluronidase enzyme and pipeting for 120 seconds, 18 seconds were found convenient methods (85.25% and 86.79% respectively). These results were significantly higher (P<0.05) than those obtained when pipetting was carried out for 90 seconds (43.14%). In conclusion, the best conditions for removing the cumulus cells of matured caprine oocytes to be involved the use of hyaluronidase enzyme (1.0 mg/ml ; 370C, 120 - 180 seconds) combined mechanically (by pipeting using glass capillary with 130 - 150 μm inner diameter).   

Key words: Caprine oocyte, cumulus cell, hyaluronidase enzyme.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Công nghệ sinh học sinh sản đang từng bước thâm nhập và phát huy vai trò trong các nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, chương trình Công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đã xây dựng một số đề tài theo hướng nhân giống vật nuôi bằng các kỹ thuật cao nhu thụ tinh ống nghiệm, hút trứng với sự trợ giúp của máy siêu âm (kỹ thuật OPU), đông lạnh tinh trùng và trứng… trên đối tượng vật nuôi là con bò. 


Trên đối tượng con dê, hầu như chưa có đề tài nghiên cứu nào được triển khai theo hướng công nghệ tạo phôi trong ống nghiệm bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng (Intracytoplasmic Sperm Injection), hoặc tạo phôi nhân bản, chuyển gen… mặc dù, theo một số nhà khoa học, con dê có tiềm năng rất lớn để có thể thực hiện các kỹ thuật nói trên (Amoah và cs., 1997; Galli và cs., 2001; Baldassarre và cs., 2002; Guo và cs., 2002; Chaves và cs., 2008; Garcia-Rosello và cs., 2009; Momena và cs., 2011). Để có thể bắt đầu thực hiện được các kỹ thuật vừa đề cập, cần phải có nguồn trứng dê có chất lượng tốt và được nuôi thành thục in vitro (Guo và cs., 2002). Sau đó, các trứng này được tách sạch lớp tế bào cumulus xung quanh bằng cách sử dụng enzym hyaluronidaza (Lan và cs., 2006; Garcia-Rosello, 2009).


Nhằm bước đầu xây dựng các kỹ thuật nền của việc tạo phôi bằng phương pháp vi tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng cũng như công nghệ tạo phôi nhân bản, nghiên cứu này tập trung xem xét ảnh hưởng của enzym hyaluronidaza đến khả năng phân tách lớp tế bào cumulus ở các điều kiện khác nhau (nồng độ enzym sử dụng, nhiệt độ môi trường ủ enzym và trứng, thời gian xử lý) và xác định phương pháp thích hợp trong việc phân tách lớp tế bào cumulus của trứng dê thông qua việc sử dụng enzym hyaluronidase.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


Hóa chất và các môi trường sử dụng trong nghiên cứu này đều được cung cấp bởi Hãng Sigma-Aldrich Chemicals (Mỹ). Các môi trường sử dụng đều được lọc qua màng lọc vô trùng Millipore (Ireland) có kích thước lỗ 0,22 (m.  


2.1. Thu và bảo quản buồng trứng dê Cỏ


Buồng trứng được thu ngay khi con vật bị chết, rửa sạch 3 - 5 lần bằng dung dịch nước muối sinh lý 370C. Sau đó, chúng được bảo quản và vận chuyển về phòng thí nghiệm trong môi trường phosphate buffered saline (PBS) 370C. 


Môi trường PBS có thành phần như sau (dùng pha 01 lít): NaCl 8g, KCl 0,2 g, natri pyruvat 0,036 g, Na2HPO4 1,15 g, KH2PO4 0,2 g, Glucose 01 g, MgCl2.6H2O 0,1 g, CaCl2.2H2O 0,1 g, penicilin 100.000 đơn vị, streptomycin 0,05 g, bovine serum albumin 04 g.

2.2. Thu trứng bằng phương pháp hút
        trực tiếp


Buồng trứng về đến phòng thí nghiệm được rửa lại 04 lần bằng môi trường PBS ở 370C. Dùng bơm tiêm loại 5 ml chọc hút trực tiếp các nang trên bề mặt buồng trứng. Phần hút ra gồm dịch nang, trứng và các loại tế bào khác được chuyển vào đĩa NUNC (đường kính 35 mm) có chứa môi trường TCM-199 Hepes đã bổ sung 5% fetal bovine serum (FBS) và kháng sinh penicilin (100.000 đơn vị/lít), streptomycin (0,05 g/lít).  


Đĩa NUNC nói trên được đặt lên kính hiển vi Nikon SMZ1000 (có bàn ấm 370C) và soi tìm trứng ở độ phóng đại 20 - 80 lần. Trứng tìm thấy sẽ được chuyển sang đĩa NUNC khác có chứa môi trường TCM-199 Hepes. Toàn bộ quá trình thao tác trên được thực hiện trong tủ hút vô trùng Labconco. 


2.3. Nuôi thành thục trứng in vitro

Phương pháp nuôi thành thục trứng trong nghiên cứu này dựa vào phương pháp của Izquierdo và cs. (2002) có cải tiến.


Trứng sau khi được rửa qua 04 đĩa NUNC có chứa môi trường TCM-199 Hepes, chúng được chuyển vào giọt nuôi (50l) có chứa môi trường TCM-199 đã bổ sung 0,25 mM natri pyruvate, 10% (v/v) fetal bovine serum (FBS), 0,05 g/m follicle stimulating hormone (FSH), 05 g/ml luteinizing hormone, 01 g/ml estradiol.


Các giọt nuôi trứng nói trên được phủ dầu khoáng (Sigma - M8410) và cân bằng trong tủ nuôi có điều chỉnh 390C, 5% CO2, khí bão hòa hơi nước trước khi dùng từ 1 - 2 giờ.


Thời gian nuôi trứng trong điều kiện tủ nuôi như trên kéo dài 32 giờ. Sau đó, trứng được lấy ra khỏi môi trường nuôi và chuyển vào môi trường TCM-199Hepes để tiến hành các thao tác tách tế bào cumulus tiếp theo.


2.4. Sử dụng enzym hyaluronidaza để
       phân tách lớp tế bào cumulus


Trứng sau nuôi thành thục 32 giờ, chuyển sang môi trường TCM199-Hepes với các điều kiện khác nhau về:


* Nồng độ enzym hyaluronidaza: 


Trứng dê sau nuôi thành thục được chuyển vào môi trường TCM199-Hepes đã bổ sung enzym hyaluronidaza với các nồng độ khác nhau (0,2 mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml; 1,5 mg/ml), sau thời gian 10 phút, quan sát sự phân rã của các lớp tế bào cumulus bao quanh trứng trên kính hiển vi soi nổi Nikon SMZ1000.


* Nhiệt độ môi trường:  


Trứng dê sau nuôi thành thục được chuyển vào môi trường TCM-199 - Hepes có nồng độ enzym hyaluronidaza là 0,5 mg/ml và 1 mg/ml, mỗi nồng độ sẽ được khảo sát tương ứng với 03 mốc nhiệt độ (32oC, 37oC, 40oC).


Nhiệt độ môi trường được điều chỉnh chính xác bằng cách đặt đĩa NUNC chứa trứng và môi trường lên trên bàn ấm Minitub (Đức), đậy nắp kín. Thời gian lưu trứng trong môi trường TCM-199-Hepes có bổ sung enzym hyaluronidase là 05 phút.

* Thời gian xử lý: 30 giây, 60 giây, 90 giây, 120 giây, 180 giây. 


Đặt trứng đã nuôi thành thục vào môi trường TCM-199 Hepes có bổ sung enzym hyaluronidaza trong các khoảng thời gian rút ngắn (30 giây, 60 giây, 90 giây, 120 giây, 180 giây), nhiệt độ 370C, kết hợp dùng pipet thủy tinh có đường kính trong là 130 - 150 (m để tách sạch lớp tế bào cumulus bao quanh. 


* Mức độ tác động của enzym hyaluronidaza được đánh giá bằng số lớp tế bào cumulus còn lại bao quanh trứng.


2.5. Xử lý số liệu


Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của nồng độ enzym
        hyaluronidaza


Enzym hyaluronidaza có tác dụng phân giải mối liên kết giữa các tế bào cumulus bao quanh trứng, enzym này có mặt trong thể đỉnh của tinh trùng và phát huy tác dụng cùng với hai enzym khác là zona lizin và muraminidaza khi xảy ra quá trình thụ tinh.


Enzym hyaluronidaza được sử dụng trong các nghiên cứu dưới đây có nguồn gốc từ tinh hoàn của bò (Type I-S), là sản phẩm thương mại hóa của Sigma-Aldrich mà nhiều phòng thí nghiệm sử dụng trong quá trình phân tách lớp tế bào cumulus (Izquierdo và cs., 2002; Lan và cs., 2006; Garcia-Roselló và cs., 2009; Momena và cs., 2011).


Mức độ tác động gây phân rã lớp tế bào cumulus của enzym hyaluronidaza trong thí nghiệm của nghiên cứu này được trình bày ở bảng 1.


		



		Bảng 1. Mức độ phân rã của lớp tế bào cumulus trong TCM199-Hepes
có nồng độ enzym hyaluronidaza khác nhau 


Lô thí nghiệm

		Số trứng
(n)

		Mức độ phân rã của lớp tế bào cumulus trong TCM199-Hepes
có nồng độ enzym hyaluronidaza (mg/ml) tương ứng
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		+++
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		3
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		4
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		+++

		+++



		5
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		-

		+

		++

		++



		6

		20

		-

		+

		++

		++



		Tổng số

		213

		

		

		

		





Ghi chú: (+) : còn 70-90% lớp tế bào cumulus; (++): còn 30-70% lớp tế bào cumulus; (+++): còn 10-30% lớp
                        tế bào cumulus; (-): các lớp tế bào cumulus hầu như không thay đổi


Bảng 2. Mức độ phân rã của lớp tế bào cumulus trong TCM-199 Hepes
có bổ sung enzym hyaluronidaza tại các nhiệt độ khác nhau

		Nồng độ hyaluronidaza
(mg/ml)

		Số trứng
(n)

		Mức độ phân rã của lớp tế bào cumulus trong TCM199-Hepes
có bổ sung enzym hyaluronidaza tại các nhiệt độ tương ứng
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		400C
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		++

		+++



		1,0
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		++

		+++

		+++



		

		

		

		

		





Kết quả ở bảng 1 cho thấy, enzym hyaluronidaza bắt đầu phát huy hoạt tính phân giải liên kết giữa các tế bào cumulus bao quanh trứng ở nồng độ bắt đầu từ 0,5 mg/ml. Nồng độ enzym hyaluronidaza là 1,0 mg/ml cho kết quả rõ rệt. Điều này phù hợp với kết quả mà Garcia và cs. (2009) thu nhận khi tách tế bào cumulus trong các thí nghiệm tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng. 


Tuy nhiên, thời gian 10 phút lưu trứng ngoài tủ nuôi là không có lợi cho sự phát triển của trứng về sau, do vậy, nghiên cứu này tìm cách nâng nhiệt độ môi trường lên (trong thí nghiệm 02 dưới đây) để tạo điều kiện cho enzym hyaluronidaza phát huy tác dụng nhanh hơn. 


3.2. ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường


Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym. Trong trường hợp sử dụng hyaluronidaza, 03 mốc nhiệt độ khác nhau đã được chọn và enzym hyaluronidaza phát huy tác dụng tương đối tốt (tương ứng với dấu ++) khi nhiệt độ môi trường tăng dần từ 320C đến 400C (Bảng 2). 


Trong dải nhiệt độ trên, 370C là nhiệt độ được quan tâm hơn vì đây là nhiệt độ bình thường của cơ thể, tác động của enzym hyaluronidaza thấy rõ nhất với nồng độ 1,0 mg/ml. Hơn nữa, thời gian lưu trứng trong môi trường TCM-199 Hepes đã giảm (từ 10 phút xuống còn 05 phút). Điều này có ảnh hưởng dương tính đến sức sống của trứng dùng cho các mục đích khác về sau.


Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với kết luận của Lan và cs. (2006) khi thực hiện việc phân tách tế bào cumulus để thực hiện việc tạo phôi dê nhân bản. 


3.3. ảnh hưởng của thời gian xử lý với 
       enzym hyaluronidase


Enzym hyaluronidaza đã được sử dụng  ở nồng độ 1,0 mg/ml và 370C. Tuy nhiên, thời gian lưu mẫu 05 phút ngoài tủ nuôi, cần được rút ngắn hơn nữa bằng cách thực hiện việc phân tách tế bào cumulus trong môi trường có chứa enzym hyaluronidaza đồng thời với việc dùng pipet thủy tinh như một biện pháp can thiệp cơ học hỗ trợ (Bảng 3). 


Bảng 3. Hiệu quả tách hoàn toàn lớp tế bào cumulus bằng cách kết hợp sử dụng enzym hyaluronidaza và tách cơ học trong các khoảng thời gian khác nhau 


		Lô


thí nghiệm

		Số trứng


(n)

		Khả năng tách hoàn toàn lớp tế bào cumulus bằng cách kết hợp sử dụng enzym hyaluronidaza và tách cơ học trong các khoảng thời gian khác nhau (%)



		

		

		30 giây

		60 giây

		90 giây

		120 giây

		180 giây



		1

		120

		0/08

		4/23

		10/26

		30/36

		24/27



		2

		106

		0/09

		3/21

		12/25

		22/25

		22/26



		Tổng cộng

		226

		(0)


0/17

		(15,91)c

7/44

		(43,14)b

22/51

		(85,25)a

52/61

		(86,79)a

46/53





Các chữ a, b, c: Sai khác thống kê rõ rệt (P<0,01)


Số liệu bảng 3 cho thấy khoảng thời gian thích hợp để phương pháp nói trên phát huy tác dụng tách sạch lớp tế bào cumulus của phần lớn các trứng là từ 120 giây đến 180 giây. Như vậy, quá trình tách lớp tế bào cumulus đã được giảm đáng kể (từ 05 phút xuống còn 2-3 phút), điều này có ảnh hưởng tốt đến sức sống của trứng về sau. 


Tuy nhiên, trong phương pháp tách kết hợp này, tay nghề của người thao tác rất ảnh hưởng đến chất lượng của trứng. Việc hút trứng lên xuống bằng pipet thủy tinh phải được tiến hành hết sức nhẹ nhàng, làm từng trứng một và luôn quan sát quá trình này trên kính hiển vi soi nổi.


Kết quả tách tế bào cumulus được thực hiện trong nghiên cứu này phù hợp với kết quả của nhiều tác giả trên thế giới khi thực hiện trên trứng các giống dê khác nhau cho mục đích tạo phôi thụ tinh ống nghiệm, vi tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng (ICSI), tạo phôi nhân bản hoặc chuyển gen (Martino và cs., 1995; Izquierdo và cs., 2002; Lan và cs., 2006; García-Roselló và cs., 2009; Momena và cs., 2011).


4. KẾT LUẬN


Nghiên cứu đã xây dựng thành công phương pháp tách hoàn toàn lớp tế bào cumulus của trứng dê sau nuôi thành thục bằng việc sử dụng enzym hyaluronidaza (1,0 mg/ml; 370C, 120-180 giây) kết hợp phương pháp tách cơ học (hút lên xuống bằng pipet thủy tinh có đường kính trong là 130-150 m).


Lời cảm ơn


Nghiên cứu này được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí từ 02 đề tài cấp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (mã số T2010-12-27 và TTRIG2009-12-54). Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ nói trên.
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